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Câu 1:  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hai tụ điện C1 và C2 giống nhau, có cùng điện dung C. Tụ điện C1 được tích điện đến hiệu điện thế U0, cuộn dây có độ tự cảm L, các khoá K1 và K2 ban đầu đều mở. Điện trở của cuộn dây, của các dây nối, của các khoá là rất nhỏ, nên có thể coi dao động điện từ trong mạch là điều hoà.

1. Đóng khoá K1 tại thời điểm t = 0. Hãy tìm biểu thức phụ thuộc thời gian t của: 

a) cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây,

b) điện tích 
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 trên bản nối với A của tụ điện C1.    

2. Sau đó đóng K2. Gọi 
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 là chu kì dao động riêng của mạch 
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 và 
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 là điện tích trên bản nối với K2 của tụ điện 
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 Hãy tìm biểu thức phụ thuộc thời gian 
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 của cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây và của 
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 trong hai trường hợp:

a) Khoá K2 được đóng ở thời điểm 
[image: image8.wmf]0

1

3T

t

4

=


b) Khoá K2 được đóng ở thời điểm 
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3. Tính năng lượng điện từ của mạch điện ngay trước và ngay sau thời điểm t2 theo các giả thiết ở câu 2b. Hiện tượng vật lí nào xảy ra trong quá trình này?
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  Câu 2:   Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên.

       Cho biết: R1 = 3(; R2 = 2(;  C = 100nF ;  L là cuộn dây thuần cảm với L = 0,1H; RA ( 0; 
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. Ampe kế và von kế  là  ampe kế và von kế nhiệt.    

       Đặt vào hai đầu A, B hiệu điện thế 

uAB  = 5
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cos(t (V).

1. Dùng cách vẽ giản đồ vectơ Frexnen tìm biểu thức của các hiệu điện thế hiệu dụng 
[image: image12.wmf]1
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, UC và cường độ dòng điện hiệu dụng qua R2 theo hiệu điện thế hiệu dụng U = UAB, R1, R2, L, C và (.

2.  Tìm điều kiện của ( để ampe kế có số chỉ lớn nhất có thể. Tìm số chỉ của các von kế V1 và V2 khi đó.

3. Tìm điều kiện của ( để các von kế V1 và V2 có số chỉ như nhau. Tìm số chỉ của ampe kế và các von  kế khi đó.   
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Hai thanh ray kim loại nằm trên mặt phẳng ngang, song song nhau cách nhau một đoạn d. Hai đầu thanh nối với điện trở thuần R, thanh kim loại AB khối lượng m đặt vuông góc hai ray và có thể trượt trên 2 ray. Thiết lập một từ trường đều [image: image13.wmf]0
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 hướng thẳng đứng lên trên trong thời gian rất ngắn. Ban đầu thanh cách điện trở một khoảng l. Tính khoảng cách cực tiểu giữa thanh và R trong hai trường hợp:

  a) Bỏ qua ma sát giữa thanh và hai ray.

  b) Hệ số ma sát giữa thanh và ray là K. 
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Câu  4 Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết uAB = 180
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sin(100(t) (V), R1 = R2 = 100 (, cuộn dây thuần cảm có L = 
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, tụ điện có điện dung C biến đổi được.

1. Tìm C để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm M, N đạt cực tiểu.

2. Khi C = 
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, mắc vào M và N một ampe kế có điện trở không đáng kể thì số chỉ ampe kế là bao nhiêu?

Câu 5: Trong một cuộn cảm đặt trong chân không các điện tích
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 dương được đặt trên một đường thẳng như hình vẽ.Ban đầu 

chưa códòng điện chạy qua cuộn dây,các hạt nằm yên.Cho 

dòng điện chạy qua cuộn cảm sao cho từ trường B bên trong

 cuộn cảm trong thời gian rất nhỏ
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tăng đến giá trị B0 sau đó

 từ trường không đổi.Hãy mô tả quĩ đạo của các hạt và vị trí 

của chúng đối với nhau sau thời gian t kể từ khi đóng mạch điện.

Bỏ qua sự tương tác điện của các hạt với nhau.Bỏ qua trọng lực
Câu 6: Một dòng điện chạy qua khối plasma hình trụ dài l, bán kính tiết diện là r0. Khối plasma có điện dẫn xuất phụ thuộc vào khoảng cách tới trục theo công thức 
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, trong đó (0 và a là hằng số. Đặt vào hai đầu khối một hiệu điện thế U. Một dây dẫn ngắn, mảnh có dòng điện với cường độ I2 chạy qua dây đặt song song và cách trục khối plasma một khoảng x > r0. Tính lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây dẫn.
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Câu 7:
Cho mạch điện xoay chiều như hình 4, các tụ điện đều có điện dung bằng C, còn R1 = R0, R2 = mR0 (m là hằng số).  Đặt vào A, B một hiệu điện thế xoay chiều   uAB = U0cos (ωt) với ω = 
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. Xác định hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm E và F?
Câu 8: Trên một mặt phẳng nằm ngang nhẵn có đặt một vòng dây mảnh khối lượng m ,tích điện q (điện tích phân bố đều , vòng dây không dẫn điện).Vòng nằm trong từ trường ngoài đồng nhất với cảm ứng từ B0 hướng vuông góc với vòng dây.Tìm vận tốc góc của sự quay khi ngắt từ trường.
ĐÁP ÁN:

Câu 1:  

Chu kì dao động của mạch LC1: T0=2(/(0=2(
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       Điện tích q của bản A của tụ điện C1 vào thời điểm  t = 0 là q(0)= Q0 = CU0 và  i(0)=0

Vào thời điểm t ta có:

i=-dq/dt=
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  b) q(t)=Q0 cos
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=CU0cos
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   Tại thời điểm t1=3T0/4=3(
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/2, thì  q(3T0/4)=0        (3)

và  i(3T0/4)=
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    Từ thời điểm này dao động điện từ có tần số góc (1=
[image: image29.wmf]LC

2

1

 (Hai tụ điện mắc song song coi như một tụ điện ghép có điện dung 2C và có điện tích bằng 0 vào thời điểm 
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). Với điều kiện ban đầu (3) và (4), ta có:          i1=-I1cos (1(t1-
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kí hiệu q12 là điện tích của tụ ghép và q' là điện tích của tụ C2, ta có

q12=2q' = Q'sin (1(t1-
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). Để tính Q' ta áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
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q' = 
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Nếu đóng K2 vào thời diểm t2=T0 thì ta có:

                                q(T0)=CU0 cos(2()=CU0=Q0                     (7) 

và

                                  i(T0) = 0                                                  (8)

     Tại thời điểm này hai tụ điện C1 và C2 mắc song song, tụ C1 tích điện tích  Q0 còn tụ điện C2 thì không tích điện, dòng trong mạch bằng . Do đó ngay sau đó lượng điện tích Q0 này trên tụ C1 sẽ phân bố lại cho cả hai tụ điện. Quá trình phân bố này xảy ra rất nhanh trong khi điện tích chưa kịp dịch chuyển qua cuộn dây, vì tại thời điểm này i=0 và sự thay đổi cường độ dòng điện qua cuộn cảm bị cản trở do hệ số tự cảm (gây ra cảm kháng), điện tích hầu như chỉ truyền qua các khoá và dây nối. Vì hai tụ điện có điện dung như nhau nên điện tích Q0 được phân bố đều cho hai tụ điện.

     Sau khi điện tích được phân bố đều trên hai tụ điện, trong mạch lại có dao động điện từ với tần số góc  (2 = 
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[image: image40.wmf]÷

÷

ứ

ử

ỗ

ỗ

ố

ổ

-

=

-

=

p

w

2

2

sin

)

(

sin

2

2

2

2

LC

t

I

T

t

I

i

 ; 
[image: image41.wmf]122020

2cos()cos2

2

æö

==-=-

ç÷

èø

t

qqQtTQ

LC

wp

.

Từ           
[image: image42.wmf]0

12

220

2

2

Q

dq

C

iIU

dtL

LC

=-®==

.

Cuối cùng ta có          
[image: image43.wmf]0

202

sin2;cos2.

22

22

æöæö

=-=-

ç÷ç÷

èøèø

CU

Ctt

iUq

L

LCLC

pp

 

 Sự phân bố lại điện tích làm giảm năng lượng điện từ: từ giá trị 
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, do đó có nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi điện tích dịch chuyển từ tụ điện C1 sang C2 trong quá trình phân bố lại điện tích.                                          
Câu 2: 
1)    
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       UMB = IR2;                                 (2)

       UAM = IR1. R1= IL
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    Chiếu (1) lên 0x và 0y có:

              UAB .X = IR2cos
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 = IR2.IL/I = R2IL;

              UAB.y = IR2sin
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 + UAM
              UAB.y = IL
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 (*),    chú ý tới (3) có

       IL = 
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     I = 
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     UR1 = IR1R1 = 
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     UC = IL/C
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           Với R tính bởi (*)

2)   Xét biểu thức của I, ta thấy biểu thức dưới dấu căn (kí hiệu là y) là
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Bởi  R1>R, y đạt cực đại, tức là số chỉ ampe kế khả dĩ lớn nhất khi 
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Khi đó theo (4), (5) và (6): Imax=U/R2=5/2=2,5(A)

Số chỉ của V2 là:  UC=U/R2C(=
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3) Ta có          UV1=UV2--> UR1 = UC --> L(-1/C(=1/(C()

-->
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Bài 3:

* Quá trình thiết lập B0 cảm ứng từ tăng từ 0 -> B0
* Khi cảm ứng từ có độ lớn là B. Chiều dòng điện được chỉ ra trên hình vẽ.

* Trong mặt phẳng xuất hiện một điện trường xoáy.

* Suất điện động cảm ứng trong mạch
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( Cường độ dòng điện cảm ứng trong mạch:[image: image71.wmf]Rdt
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* Theo định luật II  Newton (giả sử có ma sát) chiếu lên phương Ox:
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 (thời gian thiết lập từ trường rất bé xem rằng  [image: image73.wmf]t
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( Vận tốc của thanh sau khi thiết lập từ trường:[image: image75.wmf]ò
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* Sau đó thanh chuyển động dọc theo trục Ox, chiều dòng điện ngược lại.

Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong thanh [image: image76.wmf]R
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1) Nếu không có ma sát:  Phương trình định luật2 Newton chiếu lên Ox:
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Thay biểu thức của v0 -> khoảng cách cực tiểu giữa thanh và điện trở là:
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2) nếu có ma sát: phương trình định luật 2 Newton chiếu lên Ox:
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Lấy tích phân hai vế [image: image81.wmf]2
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Thanh ngừng chuyển động  [image: image82.wmf]2
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Khoảng cách cực tiểu giữa thanh và điện trở R
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	Câu 4: 1.Giản đồ véc tơ được vẽ như hình bên.

.Từ giản đồ suy ra UMN cực tiểu khi M trùng với N .
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[image: image87.wmf]®

 UR1 = UC 
[image: image88.wmf]®

   I1R1 = I2ZC , UR2 = UL                     
[image: image89.wmf]®

 = I2R2= I1ZL


	      
[image: image90.wmf]®

  
[image: image91.wmf]L

Z

R

1

 =
[image: image92.wmf]2

R

Z

C


[image: image93.wmf]«

ZC =
[image: image94.wmf]L

Z

R

R

2

1

=
[image: image95.wmf]W

3

100

   
[image: image96.wmf]®

  C =
[image: image97.wmf]F

m

p

3

100

 = 55(
[image: image98.wmf]F

m

)

	2.Chập M và N thành điểm E.Tổng trở, độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mỗi nhánh :  
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	.Vì Z1 = Z2 và cường độ hiệu dụng trong mạch chính như nhau nên: UAE = UEB = U
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	 .Chọn chiều dương qua các nhánh như hình vẽ.                                                                     

.Giản đồ véc tơ biểu diễn 
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Câu 5: 

+Trong thời gian 
[image: image136.wmf]t
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:B tăng từ 0 đến B0 làm xuất hiện điện trường xoáy các đường sức là những đường tròn đồng tâm với vòng dây này, điện trường xoáy này tăng tốc cho các điện tích.Sau khi B=B0 thì từ trường đều ,nên điện trường xoáy triệt tiêu,lực lorenxơ gây chuyển động tròn đều cho các điện tích.

+Xét một đường sức có bán kính từ tâm O là x, ta có suất điện động cảm ứng trên đường sức này(xem đường sức này như một vòng dây kín):
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 (1) ,mặt khác theo định luật cảm ứng điện từ 
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Đến lúc B=B0 thì 
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+Trong thời gian rất nhỏ 
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 điện tích q cách tâm O một đoạn x nhận được một xung lực
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+Sau thời gian 
[image: image143.wmf]t

D

thì q chuyển động tròn đều với vận tốc v dưới tác dụng của lực loenxơ:
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   suy ra các điện tích

 chuyển động trên đường tròn tiếp tuyến với tâm O của vòng dây

 với bán kính  x/2 với cùng một vận tốc góc 
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+Giả sử sau thời gian t kể từ lúc B=B0,bán kính nối các hạt 

với tâm quĩ đạo hai hạt đều quét                                         

1góc 
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 ,suy ra góc nhìn các hạt từ O đều là  
[image: image147.wmf]a
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so với đường nối tâm hai quĩ đạo.Do đó các hạt

 luôn nằm trên một đường thẳng đi qua O.

Câu 6: 

	.Chia khối Plasma thành những ống hình trụ đồng trục và cùng chiều dài l với khối Plasma có bề dày dy rất bé.

.Điện trở mỗi ống trụ: 
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	.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi ống:
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	.Cường độ dòng điện chạy qua khối plasma:
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	.Chọn đường tròn, bán kính x > r0 có tâm O nằm trên trục của hình trụ, áp dụng đinh lý Ampe ta có:
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	.Dây dẫn có chiều dài l mang dòng điện I2 đặt trong từ trường đồng chất có cảm ứng từ 
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	.Vậy lực từ tác dụng lên một đơn vị dài của dây mang dòng điện I2 là:
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Câu 7: 

	.Gọi I1, I2, I3 lần lượt là cường độ hiệu dụng của dòng xoay chiều chạy qua R2, tụ C giữa 

và R1.
.Giản đồ véc tơ của mạch điện được vẽ như hình dưới.

                                                             
[image: image155.wmf]1

R

U

uuur


                            
[image: image156.wmf]2

I

uur

                 
[image: image157.wmf]3

I

ur




[image: image158.wmf]U

ur

AB
                      O             
[image: image159.wmf]1

j


                                             
[image: image160.wmf]2

j

  
[image: image161.wmf]1

I

ur

                   
[image: image162.wmf]2

R

U

uuur


                     
[image: image163.wmf]EF

U

uuuur

                                           
[image: image164.wmf]CD

U

uuuur


.Gọi (1 = 
[image: image165.wmf]·

(

)

·

(

)

212CD

RR2RR

U;U;  U;U

j=

uuuuruuuuruuuuruuuuur

   



	.áp dụng định lý hàm số cosin ta có:
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	.áp dụng định lý hàm số cosin: 
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	.áp dụng định lý hàm số sin, ta có: 
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	.Từ (2), (3), (5) suy ra: 
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.Từ (2), (3) ta có: 
[image: image179.wmf]EF

22

22

CD

U1m

sincos

U

m1m1

j==Þj=

++


.Do đó: 
[image: image180.wmf]121212

22

m

cos()cos.cossin.sin

m1.m4

j+j=jj-jj=

++


(6)

	.Thay (3), (4), (6) vào (1) suy ra: 
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Câu 8: 

*Khi biảm từ trường B từ B0 về 0 thì sinh ra điện trưòng xoáy 

*Xét một đường sức trùng với vòng dây:

+Giả sử tại thời điểm khảo sát cường độ điện trường xoáy tại một điểm trên vòng dây là Ex(t)

+suất điện động cảm ứng ở thời điểm này là:
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*Mỗi phần tử r.d
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 chịu tác dụng của lực điện trường xoáy:
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lực điện trường xoáy tác dụng lên cả vòng dây:
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Theo định luật II niu tơn :
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